Tài liệu môn Nguyên lý thống kê

GV: Lê Thị Minh Nguyên


CHƯƠNG 5: DÃY SỐ THỜI GIAN
1. Khái niệm:
Dãy số thời gian: Dãy số các trị số của chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian 
Ví dụ: 

                      ĐVT: tỷ đồng
	Năm
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Doanh thu
	2,39
	2,81
	3,73
	4,72
	6,74


Có 2 thành phần:
· Thời gian

- 
Chỉ tiêu về hiện tượng nghiên cứu.
2. Phân loại dãy số thời gian 
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 Dãy số thời kỳ:
Ví dụ :                                      ĐVT ngàn cái
	Quý
	1
	2
	3
	4

	Sản lượng sản phẩm A
	100
	120
	110
	125


a. Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian đều nhau:
Ví dụ: Có số liệu về giá trị hàng tồn kho tại 1 doanh nghiệp trong năm 2011  như sau:
ĐVT: triệu đồng

	Ngày
	01/01
	01/02
	01/3
	01/4

	Giá trị hàng tồn kho
	356
	364
	370
	352


b. Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian không bằng nhau:

Ví dụ:                                        ĐVT: triệu đồng

	Ngày(thời điểm)
	01/01
	21/01
	15/02
	10/3

	Số dư tiền vay ngân hàng
	400
	600
	500
	700


Mức độ trung bình theo thời gian :  
(1) Đối với dãy số thời kỳ:
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Ví dụ: Tính doanh thu bình quân năm của BĐH X trong giai đoạn 2007 – 2011

	Năm
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Doanh thu
	2,39
	2,81
	3,73
	4,72
	6,74


(2). Đối với dãy số thời điểm

a. Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian bằng nhau:
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Ví dụ:
Tính giá trị hàng tồn kho bình quân tháng trong  Quý 1/2012
       ĐVT: triệu đồng

	Ngày
	01/01
	01/02
	01/3
	01/4

	Giá trị hàng tồn kho (ngày đầu tháng)
	356
	364
	370
	352


b. Dãy số thời điểm Khoảng cách thời gian không bằng nhau:
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Ví dụ : Tính số dư tiền vay ngân hàng của CTY Y trong quý 1/2012 ?

	Ngày (thời điểm)
	01/01
	20/01
	15/02
	10/3

	Số dư tiền vay ngân hàng (triệu đồng)
	400
	600
	500
	700


Bảng kết quả tính toán:

	Thời điểm
	Số dư tiền vay (triệu đồng - yi)
	Số ngày (ti)
	yi.ti

	01/01
	400
	
	

	20/01
	600
	
	

	15/02
	500
	
	

	10/3
	700
	
	

	Cộng
	-------
	?
	?


CHƯƠNG 6: HỒI QUY VÀ TƯƠNG QUAN
1. Mối liên hệ giữa các hiện tượng, nhiệm vụ  của phương pháp hồi quy và tương quan:

(1) Liên hệ hàm số:

 Là mối liên hệ hoàn toàn chặt chẽ và được biểu hiện dưới dạng một hàm số

(2) Liên hệ tương quan: 

Là mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ và được biểu hiện ở chỗ, khi một hiện tượng biến đổi sẽ làm cho hiện tượng có liên quan biến đổi theo, nhưng nó không ảnh hưởng hoàn toàn đến sự biến đổi này.
· Phương pháp hồi quy và tương quan

· Xác định tính chất và hình thức của mối liên hệ

· Xây dựng đồ thị  để xác định rõ hơn tính chất và hình thức liên hệ giữa các tiêu thức.
· Lập phương trình hồi quy, tính các tham số và giải thích ý nghĩa các tham số.
· Đánh giá trình độ chặt chẽ của mối  liên hệ thông qua các chỉ tiêu: hệ số tương quan và tỷ số tương quan.
2. Tương quan tuyến tính giữa 2 tiêu thức:

(1)  Phương trình hồi quy:
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. yx : trị số điều chỉnh của tiêu thức y theo mối liên hệ tương quan với tiêu thức x.
. X: trị số tiêu thức nguyên nhân

. a ; b  các tham số xác định vị trí của đường hồi quy lý thuyết

Xác định phương trình hồi quy tuyến tính:

· Tìm ẩn số : a , b
   a , b : được tính theo phương trình điều kiện sai số bình phương nhỏ nhất.
a và b  được xác định theo công thức sau:
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Hệ số tương quan:

Ý nghĩa: 

Đánh giá trình độ chặt chẽ của mối quan hệ tương quan tuyến tính

Công thức tổng quát:
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Tính chất của hệ số tương quan:
· Hệ số tương quan có giá trị từ -1 đến 1.
· Nếu r > 0 : tương quan thuận

· Nếu r < 0 : tương quan nghịch

· Nếu r =  +1 / -1 : giữa x và y có liên hệ hàm số

· Nếu r càng gần +1 /-1 : mối liên hệ giữa x và y càng chặt chẽ.
· Nếu r = 0 giữa x và y không có liên hệ tuyến tính.
Bài  tập ứng dụng
Bài tập 1:

   Có số liệu về lượng tiêu thụ và giá bán của các loại sản phẩm tại một đơn vị sau:
	STT
	Giá bán (x)

	Lượng tiêu thụ (1000 SP- y)
	X2
	Y2
	x.y
	xi - x
	yi - y

	1
	1.500
	250
	
	
	
	
	

	2
	1.700
	200
	
	
	
	
	

	3
	1.900
	120
	
	
	
	
	

	4
	2.100
	70
	
	
	
	
	


Yêu cầu:

1. Biểu hiện tài liệu trên bằng đồ thị tuyến tính và đánh giá định tính  mối quan hệ giữa giá bán và lượng tiêu thụ.
2. Xác điịnh phưong trình hồi quy tuyến tính và giải thích ý nghĩa các tham số của phương trình?
3. Xác định hệ số tương quan giữa giá bán và lượng tiêu thụ sản phẩm?
4. Nếu với mức giá là 2000đ/Sp thì lượng tiêu thụ SP sẽ là bao nhiêu?
Giải bài tập ứng dụng

Ta có bảng số liệu tính toán như sau:
	STT
	Giá bán (x)

	Lượng tiêu thụ (y- ngàn SP)
	X2
(Đồng)
	Y2
(đồng)
	x.y
(đồng)

	1
	1.500
	250
	2.250.000
	62.500
	375.000

	2
	1.700
	200
	2.890.000
	40.000
	340.000

	3
	1.900
	120
	3.610.000
	14.400
	228.000

	4
	2.100
	70
	4.410.000
	4.900
	147.000

	TC
	7.200
	640
	13.160.000
	121.800
	1.090.000


· Nêu ý nghĩa phương trình và các tham số a?;  b?
· Phương trình biểu thị mối tương quan giữa …….? Và ….? . Đây là mối tương quan thuận /nghịch?
· Tham số a : ảnh hưởng của các nguyên nhân khác đối với lượng sản phẩm tiêu thụ. Nếu giá bán x = 0 thì lượng tiêu thụ là?
· Tham số b:   Xác định độ dốc của đưòng hồi quy. Biểu thị mức độ ảnh hưởng của tiêu thức X.
· Các phương trình hồi quy:
a. Phương trình đường cong Parabol bậc hai:
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Cách xác định tham số:  theo hệ phương trình sau
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b. Phương trình đường cong Hyperbol:
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Cách xác định tham số a và b: từ hệ phương trình sau
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Các chỉ tiêu đánh giá tương quan phi tuyến tính:

(1) Tỷ số tương quan:

- 

Phương sai chung

· Phương sai riêng (ảnh hưởng của nguyên nhân x)
· Phương sai riêng (ảnh hưởng các nguyên nhân khác trừ nguyên nhân x)
· Mối quan hệ giữa 3 phương sai

(2) Độ co giãn:

Tính chất của tỷ số tương quan:

· Tỷ số tương quan có giá trị trong khoảng [0 ; 1 ]  tức là :
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· Nếu  [image: image14.png]


 thì không có liên hệ tương quan giữa x và y.
· Nếu  [image: image15.png]


 thì có liên hệ hàm số với x và y .
· Tỷ số tương quan lớn hơn hoặc bằng  giá trị tuyệt đối của hệ số tương quan, tức là
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· Nếu  [image: image17.png]


thì giữa X và y có liên hệ tương quan tuyến tính            
CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ 
1. Khái niệm:

Khái niệm:
Đặc điểm:
Phân loại chỉ số:

(1) . Căn cứ theo phạm vi phân tích sự biến động

a. Chỉ số cá thể ( i )

-
Là chỉ số  được lập cho từng yếu tố, từng phần tử trong tổng thể hiện tượng nghiên cứu.

-
Phản ánh sự biến động qua thời gian nghiên cứu của từng yếu tố, phần tử cấu thành trong tổng thể hiện tượng nghiên cứu.
b. Chỉ số chung / chỉ số tổng hợp ( I )

· Là chỉ số được lập cho  một tổng thể hiện tượng nghiên cứu bao gồm nhiều yếu tố, nhiều phần tử hợp thành..
· Chỉ số chung phản ánh sự biến động chung của cả tổng thể hiện tượng nghiên cứu phức tạp qua thời gian. (Phản ánh sự biến động đồng thời của các nhân tố cấu thành trong tổng thể hiện tượng nghiên cứu)
c. Chỉ số chỉ tiêu tổng thể:

· Là chỉ số xây dựng chung cho  yếu tố/phần tử thuộc chỉ tiêu chất lượng và chỉ tiêu khối lượng/số lượng cấu tạo trong tổng thể hiện tượng nghiên cứu .
(2) Căn cứ theo tính chất của chỉ tiêu nghiên cứu:

a. Chỉ số chỉ tiêu chất lượng:
· Chỉ số này phản ánh biến động qua thời gian nghiên cứu của riêng yếu tố /phần tử  thuộc chỉ tiêu chất lượng làm biến động chỉ tiêu tổng thể hiện tượng nghiên cứu.
· Là chỉ số xây dựng  cho yếu tố/phần tử thuộc chỉ tiêu chất lượng trong tổng thể.
Ví dụ:
· Giá bán /đvsp

· Mức NSLĐ bình quân;
· Tiền lương bình quân;
· Giá thành bình quân đơn vị SP;
· ……
b. Chỉ số chỉ tiêu  khối lượng (số lượng):

· Chỉ tiêu khối lượng phản ánh sự biến động qua thời gian nghiên cứu của riêng yếu tố /phần tử  thuộc chỉ tiêu khối lượng làm biến động chỉ tiêu tổng thể hiện tượng nghiên cứu.
· Là chỉ số xây dựng cho yếu tố /phần tử thuộc chỉ tiêu khối lượng (số lượng) trong tổng thể.
Ví dụ: 
· Khối lượng / số lượng sản phẩm, 
- 

Số lượng lao động, 
· Diện tích gieo trồng…
(3) Căn cứ theo phương pháp tính chỉ số và mục đích phân tích:

a. Chỉ số phát triển:
- 
Phân tích sự biến động của một hiện tượng qua 2 thời kỳ khác nhau.
b. Chỉ số kế hoạch:
· Đánh giá nhiệm vụ kế hoạch và kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch.
c. Chỉ số không gian:
· Phân tích sự biến động của một hiện tượng qua 2 không gian khác nhau.
2. Phương pháp tính chỉ số:

(1) Phương pháp tính chỉ số cá thể:
· Giống phương pháp xác định số tương đối động thái.
  Ví dụ: Chỉ số cá thể chỉ tiêu chất lượng: phân tích sự biến động đơn giá bán của từng loại hàng hoá  ở kỳ báo cáo so với ký gốc bằng chỉ số:
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Ví dụ : Chỉ số cá thể chỉ tiêu chung: 
Phân tích sự biến động về doanh thu (gồm yếu tố lượng bán và giá cả) của một loại hàng hoá ở kỳ báo cáo so với kỳ gốc bằng chỉ số cá thể  sau:
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· Phương pháp tính chỉ số chung:

· Các bước thực hiện :


Lưu ý:
· Khi phân tích sự biến động của chỉ tiêu chất lượng cấu thành nên tổng thể nghiên cứu phức tạp ở kỳ báo cáo so với kỳ gốc thì quyền số là chỉ tiêu số lượng có liên quan được cố định ở kỳ báo cáo

· Khi phân tích sự biến động của chỉ tiêu khối lượng (số lượng) cấu thành nên tổng thể nghiên cứu phức tạp ở kỳ báo cáo so với kỳ gốc thì quyền số là chỉ tiêu chất lượng có liên quan được cố định ở kỳ gốc

Ví dụ 1:


Phân tích sự biến động về giá bán  (chỉ tiêu chất lượng) ở kỳ báo cáo so với kỳ gốc bằng chỉ số giá bán chung như sau:
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Ví dụ 2:

Phân tích sự biến động về lượng bán  (chỉ tiêu khối lượng/số lượng) ở kỳ báo cáo so với kỳ gốc bằng chỉ số lượng bán chung như sau:
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Ví dụ:  Chỉ số chung chỉ tiêu tổng thể
 Phân tích sự biến động doanh số bán ở kỳ báo cáo so với kỳ gốc của cửa hàng A bằng chỉ số doanh số bán chung như sau:
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Bài tập ứng dụng:

Ví dụ : Phân tích mức độ ảnh hưởng của sản lượng và giá cước bình quân các loại dịch vụ đến doanh thu của một đơn vị  ở kỳ báo cáo – năm 2010 so với  kỳ gốc – năm 2009 (bằng phương pháp chỉ số) theo số liệu giả thiết trong bảng  sau:
	DỊCH VỤ
	ÑVT
	SỐ LƯỢNG  (đvt)
	GIÁ CƯỚC BQ (ngàn đồng)

	
	
	Kỳ gốc

2009
	Kỳ b/c
2010
	Kỳ gốc

2009
	Kỳ b/c
2010

	EMSTN
CTN
BKTN

	CÁI
BỨC
CÁI
	1.000
500
2.000
	1.500
800
2.500
	25
18
17
	32
21
19


1. Tính chỉ số giá cả của từng loại dịch vụ và chung cho các loại dịch vụ?
2. TÍnh chỉ số khối lượng sản phẩm riêng từng loại dịch vụ và chung cho các loại dịch vụ?
3. Tính chỉ số chung doanh thu ?
 Bài giải:   Baitap-chiso

 HYPERLINK "Baitap-chiso/PP-chiso.xls" \PP-chiso.xls
	LOẠI 
Dịch Vụ
	SỐ LƯỢNG  
(ngàn cái/bức)
	Giá cước bq (1000 đ)

	
	2009 
(qo)
	2010
 (q1)
	2009 
(po)
	2010
(p1)

	EMSTN
	
	
	
	

	CTN
	
	
	
	

	BKTN
	
	
	
	


	DOANH THU (triệu đồng)
	Chỉ số (%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	MỨC ĐỘ TĂNG/GIẢM (ngàn đồng)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Bài tập 2:

Phân tích mức độ ảnh hưởng của sản lượng và giá cước bình quân các loại dịch vụ đến doanh thu dịch vụ điện thoại đường dài của một Bưu điện  ở năm 2010  so với năm 2009  bằng phương pháp chỉ so,á theo số liệu giả thiết trong bảng  sau:
	DV ĐT đường dài (phút)
	Sản lượng (phút)
	Doanh thu 
(triệu đồng)

	
	2009
	2010
	2009
	2010

	Liên tỉnh
Quốc tế

	264.000
16.500
	325.000
18.000
	792
2.660

	754
2.684


Bài tập 3:

Baitap-chiso

 HYPERLINK "Baitap-chiso/B5-phantichanhrhuong-P-Q.xls" \B5-phantichanhrhuong-P-Q.xls
BÀI TẬP SỐ BÌNH QUÂN

1. Số bình quân số học giản đơn

Bài tập 1: Có số liệu về tình hình sản phẩm hỏng của doanh nghiệp X trong quý 1 của năm báo cáo như sau:

	Chỉ tiêu

	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3

	Số lượng sản phẩm hỏng (cái)
	800
	755
	920


Yêu cầu tính: 1. Số sản phẩm hỏng bình quân tháng của quýù 1.

Bài tập 2: Có số liệu về tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp X trong quý III năm báo cáo như sau:

	Chỉ tiêu
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 9

	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm (triệu đồng)
	1.520
	1.848
	1.672


Yêu cầu tính: 1. Mức doanh thu bình quân hàng tháng trong quý 3.

Bài tập 3: Tình hình sản xuất của một doanh nghiệp Y trong năm báo cáo được trình bày trong bảng sau:

	Chỉ tiêu
	Quý 1
	Quý 2
	Quý 3
	Quý 4

	1. Giá trị sản xuất (triêu đồng)
	1.515
	1.616
	1.716
	1.908


Yêu cầu tính: 1. Mức giá trị sản xuất bình quân quý của năm báo cáo.

2. Số bình quân số học gia quyền

2.1. Số bình quân số học gia quyền:

Bài tập 4: Có số liêu về bậc thợ của công nhân trong một doanh nghiệp cơ khí chế tạo máy như sau:





ĐVT: người

	Cấp bậc thợ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	Cộng

	Số công nhân
	50
	40
	35
	30
	25
	15
	5
	200


Yêu cầu: Tính bậc thợ bình quân của công nhân.

Bài tập 5: Có dãy số phân phối lượng biến về số máy dệt do công nhân điều khiển được phân bố như sau:

	Số máy dệt do mỗi CN điều khiển 
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Cộng

	Số công nhân 
	6
	8
	15
	26
	11
	9
	5
	80


Yêu cầu:1. Tính số máy dệt bình quân do mỗi công nhân điều khiển.

Bài tập 6: Có số liệu  phân tổ gia đình theo số con như sau:

	Số con 
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	Cộng

	Số gia đình
	19
	680
	750
	61
	10
	6
	1.526


Yêu cầu: 1. Xác định số con bình quân của mỗi gia đình.

Bài tập 7: Có số liệu bậc thợ  và số công nhân phân phối theo bậc thợ của 1 phân xưởng thuộc doanh nghiệp Y:

	Bậc thợ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Số công nhân (người)
	19
	21
	28
	16
	10
	3
	3


Yêu cầu:1. Xác định bậc thợ bình quân của công nhân trong phân xưởng.

Bài tập 8: Có số liệu trong bảng thống kê dưới đây của 3 phân xưởng thuộc doanh nghiệp X cùng sản xuất sản phẩm A:

	Phân xưởng
	Số công nhân (người)
	Mức NSLĐ bình quân mỗi CN     (tấn /người)
	Giá thành bình quân sản phẩm A (đồng/tấn)

	1
	100
	50
	96.000

	2
	150
	60
	94.000

	3
	250
	100
	80.000


Yêu cầu:

1. Tính mức NSLĐ bình quân của mỗi công nhân trong doanh nghiệp.   78

2. Tính giá thành bình quân tấn sản phẩm chung 3 phân xưởng của doanh nghiệp.  85.282

2.2. Số bình quân số học gia quyền (đối với tài liệu có phân tổ)

Bài tập 9: Có số liệu phân tổ  1 loại trái cây theo trọng lượng như sau:

	Trọng lượng trái cây (gam)  
	Số quả

	Từ 80–84                                     
	10

	Từ 84- 88
	20

	Từ 88-92
	120

	Từ 92-96
	150

	Từ 96-100
	400

	Từ 100-104
	200

	Từ 104-108
	60

	Từ 108-112
	40


Yêu cầu: 1. Xác định trọng lượng bình quân của 1 quả trái cây.  127,3 ; 97,8

Bài tập 10: Có tài liệu về tiền lương của công nhân tại một Cty N như sau:

	Mức lương (đồng)
	Số công nhân (người)

	400.000-450.000
	100

	450.000-500.000
	150

	500.000-600.000
	400

	600.000-800.000
	300

	800.000-1.200.000
	50


Yêu cầu: 1. Xác định mức lương bình quân của 1 công nhân.      

Bài tập 11:  có dãy số phân phối lượng biến về mức NSLĐ của công nhân tại doanh nghiệp như sau:

	Mức NSLÑ (kg)
	Số công nhân (người)

	Dưới 500
	10

	Từ 500-600
	30

	Từ 600-850
	40

	Từ 850-1100
	15

	Từ 1100 trở lên
	5


Yêu cầu:1. Tính mức NSLĐ bình quân chung của công nhân.

3. Số  bình quân cộng gia quyền theo tỷ trọng (kết cấu)

Bài tập 12: Có số liệu về  năng suất thu hoạch, diện tích và sản lượng sản phẩm A của 6 huyện thuộc tỉnh M trong năm 200X như sau:

	TÊN HUYỆN
	NĂM 200X

	
	Năng suất thu hoạch bquân (tạ/ha)
	Tỷ trọng diện tích của từng huyện (%)

	K
	65
	20

	P
	80
	15

	L
	94
	25

	M
	71
	10

	N
	72
	16

	I
	84
	14


Yêu cầu: 1. Tính mức năng suất thu  hoạch bình quân 1 ha của toàn tỉnh M.

4. Số bình quân điều hoà gia quyền

Bài tập 13: Một nhóm gồm 3 người cùng sản xuất 1 loại sản phẩm A trong thời gian như nhau. Thời gian hao phí sản xuất 1 sản phẩm A của CN thứ 1 là : 12 phút, công nhân thứ 2 là 15 phút, của người thứ 3 là 20 phút.

Yêu cầu: Tính thời gian hao phí bình quân để sản xuất 1 sản phẩm A của cả 3 công nhân nhóm.

Bài tập 14: Theo kế hoạch SX của doanh nghiệp, giá thành 1 đvsp  A là 310.000đ. Doanh nghiệp giao cho 3 phân xưởng tiến hành SX thử với điều kiện doanh nghiệp đầu tư chi phí SX cho 3 phân xưởng như nhau. Kết quả thực hiện chi phí giá thành cho 1 đvsp A của từng phân xưởng như sau:

	Phân xưởng
	I
	II
	III

	Giá thành 1đvsp (đồng)
	280.000
	360.000
	320.000


Yêu cầu tính:

1. Giá thành thực tế bình quân  1 đvsp A của toàn doanh nghiệp.

2. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch giá thành 1 đvsp A, cho nhậân xét. 316.649

Bài tập 15: Tại cửa hàng bán 3 loại vải. Giá bán 1 mét vài theo từng loại như sau:

	Loại vải
	A
	B
	C

	Giá bán (đ/mét)
	50.000
	40.000
	32.000


Cuối kỳ nghiên cứu, cửa hàng thu được số tiền bán từng loại vải đều là 8.000.000đ.

Yêu cầu: tính giá bình quân 1 mét vải chung của 3 loại theo các phương pháp thích hợp.

Bài tập 16: có số liệu tiêu thụ trái cây (Cam) tại một cửa hàng trong quý 1/2008 như sau:
	Tháng
	1
	2
	3

	Giá bán (đồng/kg)
	12.000
	15.000
	14.000

	Doanh thu (đồng)
	1.080.000
	1.200.000
	980.000


Yêu cầu: Tính giá bình quân chung trong quý 1 của 1kg cam . 13.583 d/kg

Bài tập 17: Có số liệu về tình hình thực hiện kế hoạch mức doanh thu tiêu thụ hàng hoá trong kỳ nghiên cứu của 1 Cty thương mại gồm 4 cửa hàng như sau:

	Cửa hàng
	Mức độ hoàn thành kế hoạch  (%)
	Mức doanh thu thực tế triệu (triệu đồng)

	1
	Vượt 20%
	156

	2
	Đạt 95%
	228

	3
	Đạt 100%
	246

	4
	Vượt 5%
	231


Yêu cầu: Tính mức độ hoàn thành kế hoạch bình quân về mức doanh thu tiêu thụ hàng hoá của Cty trên.

Bài tập 18:  Có tài liệâu về sản phẩm hỏng trong kỳ nghiên cứu:

	Loại sản phẩm
	Giá trị sản phẩm hỏng (triệu đồng)
	Tỷ lệ giá trị sản phẩm hỏng trong giá trị sản phẩm sx (%)

	A
	4,8
	1,2

	B
	7,2
	0,8

	C
	4,2
	0,6


Yêu cầu: Tính tỷ lệ bình quân giá trị sản phẩm hỏng trong giá trị sản phẩm sản xuất của 3 loại sản phẩm theo phương pháp bình quân thích hợp?

Bài tập 19: Có tài liệu về kết quả sản xuất của các phân xưởng thuộc một doanh nghiệp trong năm báo cáo như sau:

	Tên phân xưởng
	Số Sản phẩm loại 1 (cái)
	Tỷ lệ sản phẩm loại 1 trong tổng số sản phẩm (%)

	I
	14.700
	98

	II
	19.800
	99

	III
	38.400
	96


Yêu cầu:

1. Tính tổng số sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp trong năm báo cáo.

2.Tính tỷ lệ sản phẩm loại 1 bình quân chung của cả doanh nghiệp.

BÀI TẬP VỀ DÃY SỐ THỜI ĐIỂM

Bài tập 1: Có tài liệu về giá trị hàng hoá tồn kho của một Cty thương mại trong 6 tháng đầu năm 2011 như sau:

	                          Thời gian      

Chỉ tiêu
	01/1
	01/2
	01/3
	01/4
	01/5
	01/6
	01/7

	Giá trị hàng tồn kho (triệu đồng)
	220
	224
	226
	230
	210
	240
	216


Y/c: Hãy tính giá trị hàng hoá tồn kho bình quân của Cty trong các thời kỳ: từng quý, 6 tháng đầu năm.

Bài tập 2: Có số liệu về số máy điện thoại di động thuê bao trả sau của 1 Cty X  và Cty Y trong tháng 4/2011 như sau:                    

       ĐVT: máy thuê bao
	Ngày
	1/4
	5/4
	15/4
	25/4

	Số máy thuê bao của Cty X 
	10.050
	10.200
	11.000
	11.450

	Số máy thuê bao của Cty Y 
	10.050
	10.500
	11.350
	11.450


Yêu cầu: Bạn có nhận xét gì về kết quả hoạt động của 2 Cty X và Y trong tháng 4/2008?

Bài tập 3:

Có số liệu về máy móc của một phân xưởng X như sau:

	Thời điểm
	Số lượng máy móc  (máy)

	01/6/2011
	20

	10/6/2011
	Bổ sung 04

	25/6/2011
	Bổ sung 03

	30/6/2011
	Thanh lý 01


Yêu cầu: Xác định số máy bình quân tháng 6/2011của phân xưởng X

BÀI TẬP PHÂN TỔ THỐNG KÊ
Bài tập 1:  Xác ñịnh khoảng cách tổ của tiêu thức phân tổ doanh thu về dịch vụ BPBK trong  8 tháng đầu năm 2010 với số liệu như sau:

- Lượng biến lớn nhất về doanh thu dịch vụ là 650 triệu đồng.

- Lượng biến nhỏ nhất về doanh thu dịch vụ là 230 triệu đồng.

- Số tổ dự định chia là : 6 tổ.

Yêu cầu:

· Phân tổ có khoảng cách tổ đều nhau và có giới hạn tổ trên trùng với giới hạn tổ dưới.

Bài tập 2: Có tài liệu về năng suất thu hoạch lúa của 50 hộ nông dân như sau:






ÑVT : taï/ha

	35
	41
	32
	44
	33
	41
	38
	44
	43
	42

	30
	35
	35
	42
	48
	46
	48
	49
	39
	49

	46
	42
	41
	51
	35
	42
	44
	34
	46
	34

	36
	47
	42
	41
	37
	47
	49
	43
	41
	38

	40
	44
	46
	42
	46
	52
	43
	41
	55
	43


Yêu cầu:

1. Hãy sắp xếp các số liệu trên theo trật tự tăng dần.

2. Hãy phân tổ các hộ trên thành 5 tổ với khoảng cách tổ đều nhau.

3. Tính tần số, tần số tích luỹ, tần suất, tần suất tích luỹ.

4. Vẽ biểu đồ phân phối tần số, tần số tích luỹ.

5. Tính năng suất trung bình. 

Bài tập 3: Có số liệu về chiều cao của 42 sinh viên trong lớp Cao Ñẳng quản trị kinh doanh BCVT  khóa 2 như sau:










   ÑVT: meùt (m)

	1.62
	1.58
	1.57
	1.62
	1.60
	1.59
	1.68

	1.57
	1.58
	1.62
	1.51
	1.66
	1.63
	1.56

	1.64
	1.64
	1.60
	1.67
	1.55
	1.60
	1.59

	1.54
	1.56
	1.66
	1.59
	1.66
	1.64
	1.64

	1.69
	1.52
	1.67
	1.68
	1.61
	1.71
	1.54

	1.53
	1.60
	1.58
	1.59
	1.58
	1.63
	1.63


Yêu cầu:

1. Phân tổ số sinh viên trong lớp thành 4 tổ với khoảng cách tổ đều nhau.

2. Trình bày kết quả phân tổ lên bảng thống kê.

Bài tập 4: Cóù tài liệu phân tổ công nhân theo tuổi nghề của 2 Cty thuộc cùng một Ngành sản xuất như sau:

	Công ty X
	Công ty Y

	Tuổi nghề

(năm)
	Tỷ lệ % trong tổng số
	Tuổi nghề

(năm)
	Tỷ lệ % trong tổng số

	
	Công nhân
	Tiền lương
	
	Công nhân
	Tiền lương

	Dưới 2
	11
	6
	Dưới 1
	4
	2

	2- dưới 5
	12
	8
	1 –dưới 3
	8
	5

	5 – dưới 8
	16
	14
	3 – dưới 5
	9
	7

	8 – dưới 10
	30
	31
	5 – dưới 7
	16
	14

	10 – dưới 15
	15
	18
	7 – dưới10
	28
	28

	15 – dưới 20
	10
	14
	10 – dưới12
	14
	16

	Trên 20
	6
	9
	12 – dưới 15
	10
	12

	
	
	
	15 – dưới 20
	8
	11

	
	
	
	Trên 20
	3
	5

	Tổng cộng
	100
	100
	Tổng cộng
	100
	100


Yêu cầu:

1. Để so sánh kết cấu công nhân theo tuổi nghể của 2 công ty trên, hay phân tổ lại tài liệu trên cho thống nhất.

2. Minh hoạ tài liệu đã được phân tổ lại (câu 1) bằng biểu đồ hình tròn (phản ánh kết cấu công nhân theo tuổi nghề). Thực hiện tại buổi thực hành  trên máy tính.

Bài tập 5: Có  tài liệu về NSLÑ và giới tính của 50 công nhân tại 1 doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm như sau:

	NSLÑ
	Giới tính
	NSLÑ
	Giới tính
	NSLÑ
	Giới tính
	NSLÑ
	Giới tính
	NSLÑ
	Giới tính

	14
	Nam
	16
	Nữ
	20
	Nam
	21
	Nữ
	16
	Nữ

	16
	Nữ
	14
	Nam
	11
	Nam
	14
	Nam
	15
	Nữ

	11
	Nam
	20
	Nam
	19
	Nữ
	18
	Nữ
	17
	Nam

	18
	Nam
	12
	Nữ
	14
	Nam
	21
	Nam
	19
	Nam

	11
	Nữ
	13
	Nam
	14
	Nữ
	11
	Nam
	13
	Nữ

	19
	Nam
	17
	Nữ
	18
	Nam
	20
	Nữ
	18
	Nam

	15
	Nữ
	16
	Nam
	13
	Nữ
	17
	Nam
	13
	Nữ

	19
	Nữ
	12
	Nam
	18
	Nữ
	16
	Nam
	15
	Nam

	14
	Nam
	19
	Nữ
	20
	Nam
	10
	Nữ
	17
	Nữ

	15
	Nữ
	14
	Nữ
	12
	Nữ
	15
	Nam
	16
	Nam


Yêu cầu:

1. Tiến hành phân tổ công nhân của doanh nghiệp theo NSLĐ thành 5 tổ trong trường hợp có khoảng cách tổ đều nhau.

2. Tiến hành phân tổ kết hợp theo NSLĐ và giới tính trong trường hợp có khoảng cách tổ đều nhau.

Bài tập 6:

Có tài liệu về NSLĐ của 50 công nhân cùng sản xuất một loại sản phẩm ở 1 doanh nghiệp , kết quả thu thập được như sau:










ĐVT: sản phẩm

	56
	63
	53
	62
	55
	59
	50
	59
	58
	55

	58
	70
	62
	52
	60
	65
	60
	55
	62
	61

	66
	57
	64
	63
	65
	57
	63
	64
	73
	67

	62
	67
	71
	69
	67
	60
	68
	72
	52
	62

	54
	64
	68
	59
	51
	54
	58
	69
	74
	56


Yêu cầu:

1. Phân tích số liệu thành 6 tổ  với khoảng cách tổ đều nhau.

2. Tính tần số, tần suất, tần số tích luỹ.

Bài tập 7: Có số liệu công nhân, khối lượng sản phẩm của 15 tổ sản xuất của Doanh nghiệp A như sau:

	Tổ SX
	Số lượng CN (người)
	Khối lượng SP (kg)
	Tổ SX
	Số lượng CN (người)
	Khối lượng SP (kg)

	1
	15
	10.500
	9
	9
	7.740

	2
	14
	10.360
	10
	15
	13.500

	3
	12
	9.000
	11
	13
	10.790

	4
	10
	7.200
	12
	25
	18.375

	5
	18
	14.400
	13
	23
	17.480

	6
	16
	13.120
	14
	17
	14.960

	7
	22
	18.150
	15
	24
	21.360

	8
	8
	6.800
	
	
	


Yêu cầu:

1. Tính mức  NSLĐ từng tổ công nhân.

2. Phân tổ theo mức NSLĐ của tổ với khoảng cách tổ đều nhau, có giới hạn tổ trùng nhau, và số tổ dự kiến là 5 tổ.

3. Trình bày kết qủa phân tổ  theo các chỉ tiêu sau:

- Mức NSLĐ theo tổ phân tổ

- Số tổ sản xuất trong từng tổ phân tổ.

- Số công nhân trong từng tổ phân tổ

- Khối lượng sản phẩm

- Mức NSLĐ bình quân của từng tổ phân tổ

4. Tính mức NSLĐ bình quân của công nhân trong doanh nghiệp A.
BÀI TẬP VỀ DÃY SỐ THỜI GIAN

Có tài liệu về tình hình sản xuất của một xí nghiệp năm 200X như sau:

	Chỉ tiêu
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng 4

	Giá trị sản lượng thực tế (triệu đ)
	316,2
	336
	338
	-

	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản lượng
	102
	105
	104
	-

	Số công nhân  ngày đầu tháng
	300
	304
	304
	308


Yêu cầu tính:

1. Tổng giá trị sản lượng thực tế bình quân 1 tháng trong quý 1.

2. Số công nhân bình quân mỗi tháng và cả quý 1

3. NSLĐ bình quân của công nhân trong từng tháng.

4. NSLĐ bình quân 1 tháng của công nhân trong quý 1.

5. Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch sản lượng bình quân 1 tháng trong quý 1.

MỐI QUAN HỆ 3 CHỈ TIEÂU

Bài tập 1:

Kế hoạch của doanh nghiệp dự kiến giảm giá thành đơn vị sản phẩm 4% so với kỳ gốc.Thực tế giá thành  đơn vị sản phẩm đạt 92% so với kỳ gốc.

· Tính số tương đối thực hiện kế hoạch giảm giá thành đvsp của doanh nghiệp?

Bài tập 2:

Trong kỳ, doanh nghiệp đề ra nhiệm vụ kế hoạch tăng gía trị sản  lượng sản phẩm 6% so với kỳ gốc. Thực tế giá trị sản lượng sản phẩm tăng 8% so với kỳ gốc.

· Tính tỷ lệ hoàn thành kế hoạch giá trị sản lượng sản phẩm trong kỳ của doanh nghiệp?

Bài tập 3:

Tại 1 doanh nghiệp, trong kỳ thực hiện giảm chi phí thời gian lao động cho 1 đvsp là 8,8% so với kỳ gốc. Thực hiện kế hoạch giảm chi phí thời gian lao động cho 1 đvsp đạt 96%.

· Y/c xác định kế hoạch dự kiến giảm chi phí thời gian lao động cho 1đvsp?

Bài tập 4:

Mức tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất  1 đvsp kỳ báo cáo là 196kg và so với kỳ gốc giảm được 2%. Nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong kỳ báo cáo giảm 5% mức tiêu dùng nguyên vật liệu  cho 1 đvsp so với kỳ gốc.

· Y/c xác định mức độ hoàn thành kế hoạch giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu cho 1đvsp (bằng số tương đối và tuyệt đối)

Bài tập 5:

Giả sử có số liệu theo bảng thống kê sau:

	Tên sản phẩm
	Kết cấu doanh thu quý 1 (%)
	Số tương đốùi nhiệm vụ KH doanh thu quý 2 (%)

	A
	25
	120

	B
	35
	110

	C
	40
	115


Cho biết: Doanh thu thực hiện quý 1 là : 400 triệu đồng, quý 2 là : 572,5 triệu đồng.

Y/c tính:

a. Tỷ lệ nhiệm vụ kế hoạch về doanh thu của cả 3 loại sản phẩm ở quý 2.

b. Tỷ lệ thực hiện kế hoạch về doanh thu của cả 3 loại sản phẩm  ở quy ù2 

c. Tốc độ phát triển về doanh thu của doanh nghiệp.

SỐ TƯƠNG ĐỐI

Bài tập 1 : Có tài liệu về sản lượng ở TCT X (có 3 doanh nghiệp cùng SX một loại sản phẩm ) như sau:

	Tên doanh nghiệp
	Năm 200X
	Năm 200X+1

	
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế

	A
	30.000
	32.000
	32.800

	B
	42.000
	45.000
	46.000

	C
	50.000
	56.000
	58.200


Yêu cầu tính:

1. Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch, hoàn thành kế hoạch của từng doanh nghiệp và của TCT?

2. Số tương đối động thái của từng doanh nghiệp và của TCT?

3. Số tương đối kết cấu về sản lượng sản phẩm thực tế của từng doanh nghiệp trong TCT?

Bài tập 2: Phân tích sự biến động doanh thu dịch vụ Bưu chính tại BĐT A theo bảng số liệu sau:

	                            Năm

Chỉ tiêu
	200…


	200…


	200…


	200…



	Doanh thu DV BC (triệu đồng)
	57.787
	63.670
	70.947
	79.171

	Tốc độ phát triển liên hoàn (%)
	
	
	
	

	Tốc độ phát triển định gốc (%)
	
	
	
	

	Tốc độ phát triển liên hoàn (lần)
	
	
	
	

	Tốc độ phát triển định gốc (lần)
	
	
	
	


Bài tập 1: Có bảng thống kê dưới nay:

	Năm
	Giá trị TSCĐ (triệu đồng)
	Mức độ khối lượng tăng /giảm tuyệt đối (triệu đồng)
	Tốc độ phát triển (%)
	Tốc độ tăng /giảm (%)
	Giá trị tuyệt đối của 1%  tăng/giảm  (triệu đồng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2003
	340
	31
	110
	10
	3,1

	2004
	355
	15
	104,4
	4,4
	3,4

	2005
	500
	145
	140,8
	40,8
	3,55

	2006
	600
	100
	120
	20
	5

	2007
	720
	120
	120
	20
	6

	2008
	480
	-240
	66,7
	-33,3
	7,2

	2009
	528
	48
	110
	10
	4,8

	2010
	558
	30
	105,7
	5,7
	5,28


Yêu cầu: Tính các số chưa biết và điền vào chỗ trống

Bài tập 2: Có bảng thống kê dưới đây:

	Năm
	Giá trị sản lượng SP (triệu đồng)
	Mức độ khối lượng tăng/giảm tuyệt đối (triệu đồng)
	Tốc độ phát triển (%)
	Tốc độ tăng/giảm (%)
	Giá trị tuyệt đối của 1% tăng/giảm (triệu đồng)

	
	
	Liên hoàn
	Định gốc
	Liên hoàn
	Định gốc
	Liên hoàn
	Định gốc
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	200…..
	145
	
	
	
	
	
	
	

	200…..
	220
	
	
	
	
	
	
	

	200…..
	250
	
	
	
	
	
	
	

	200…..
	300
	
	
	
	
	
	
	

	200…..
	320
	
	
	
	
	
	
	


Yêu cầu: 1. Tính toán và điền vào chỗ trống của bảng số liệu .[image: image23.png]
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